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tiện, không có gì khó khăn (39,6%), cao nhất là Đồng 
Tháp (88,5%), tiếp theo là Điện Biên (48,7%), Ninh 
Thuận (29,9%) và thấp nhất là Kon Tum (21,6%).  

Bảng 4. ý kiến của các chủ hộ gia đình về giá vật 
liệu xây dựng, cấu kiện vệ sinh tại cửa hàng gần nhất 

ý kiến 
Điện 
Biên 
(n=76) 

Ninh 
Thuận 
(n=117) 

Kon 
Tum 

(n=116) 

Đồng 
Tháp 
(n=52) 

Chung 
(n=361) 

Có chấp nhận 
được 

61,8 35,9 16,4 82,7 41,8 

Không chấp 
nhận được 

5,3 0,0 9,5 5,8 5,0 

Không biết 32,9 64,1 74,1 11,5 53,2 
Khi được hỏi ý kiến về giá của các vật liệu xây 

dựng, cấu kiện vệ sinh tại cửa hàng gần nhất, nhiều 
người dân đã từng mua vật liệu xây dựng nhà tiêu để 
xây cho nhà mình cho rằng giá bán có thể chấp nhận 
được (41,8%); tỷ lệ này cao nhất ở tỉnh Đồng Tháp 
(82,7%) và thấp nhất ở Kon Tum (16,4%).  
 
Hình 3. Tỷ lệ chủ hộ gia đình biết việc tiếp thị của cửa hàng bán 

vật liệu xây dựng, cấu kiện vệ sinh 
 
Hình thức tiếp thị vệ sinh chủ yếu tại các cửa hàng 

bán vật liệu xây dựng, cấu kiện vệ sinh là giới thiệu, 
quảng cáo các sản phẩm sẵn có tại cửa hàng với người 
dân. Tuy nhiên theo đánh giá của người dân được 
phỏng vấn thì hoạt động này chưa được thực hiện tốt 
tại các địa bàn nghiên cứu, đặc biệt, 100% đối tượng 
phỏng vấn cho rằng ở Điện Biên và Kon Tum chưa có 
hoạt động tiếp thị vật liệu, cấu kiện vệ sinh. Tại Đồng 
Tháp và Ninh Thuận, một số ít người dân được phỏng 
vấn cho rằng có hoạt động giới thiệu, quảng bá sản 
phẩm vật liệu xây dựng, cấu kiện vệ sinh của chủ cửa 
hàng với người tiêu dùng (17,3% ở Đồng Tháp và 5,1% 
ở Ninh Thuận).  

KẾT LUẬN 
- Nhu cầu xây dựng nhà tiêu của các hộ gia đình 

trên địa bàn nghiên cứu chưa cao: Đa phần các hộ gia 
đình ở Đồng Tháp, Kon Tum và Điện Biên thích sử 
dụng loại nhà tiêu tự hoại nhất. Nhiều hộ gia đình ở 
Ninh Thuận thích sử dụng loại loại nhà tiêu thấm dội 
nước. 

- Tính chung cho cả 4 tỉnh, có khoảng 40% hộ gia 
đình ở các xã điều tra chưa có nhà tiêu đạt tiêu chuẩn 
về xây dựng cho biết họ có nhu cầu cải tạo/xây mới 
nhà vệ sinh trong thời gian ngắn tới. Loại nhà tiêu được 
các hộ gia đình dự định cải tạo/xây mới lựa chọn nhiều 
là nhà tiêu tự hoại, tiếp đến là nhà tiêu thấm dội nước 
và nhà tiêu chìm có ống thông hơi.  

- Nhiều người dân cho rằng việc mua vật liệu, cấu 
kiện vệ sinh thuận tiện, không có gì khó khăn. Tuy 
nhiên, hầu hết các cửa hàng bán các loại vật liệu, cấu 
kiện vệ sinh chưa thực hiện tiếp thị quảng bá sản phẩm 
tới người dân. 
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Nghiên cứu mối liên quan giữa đặc điểm tinh trùng và tỷ lệ có thai  

trong Điều trị vô sinh do thiểu năng tinh trùng  
 
Lê Hoài Chương - Bệnh viện Phụ Sản Trung ương  

Tóm tắt 
Nghiên cứu được tiến hành trên 300 cặp bệnh nhân 

vô sinh đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, 
được chẩn đoán nguyên nhân vô sinh do thiểu năng 
tinh trùng, được chỉ định điều trị bằng bơm tinh trùng 
vào buồng tử cung và được chuẩn bị tinh trùng bằng 
phương pháp thang nồng độ. 

Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ có thai/ tổng số bệnh 
nhân là 26,3%. Tỷ lệ có thai khác nhau có ý nghĩa 
thống kê với p<0,05 khi: Mật độ tinh trùng trước rửa > 
20.106/ml. Tỷ lệ tinh trùng di động trước rửa >40%. 
Tổng số tinh trùng di động trước rửa >20.106. Tổng số 
tinh trùng di động thu được sau rửa >5.106. 

summary 
Objectives: To determine the relationship between 

the sperm and the pregnancy rate of intrauterin 
insemination (IUI) procedures. 

Design: Observational cross study. 
Setting: National Hospital of Obsstertrics and 

Gynecology. 
Patiens: 300 couples with sterility due to male 

infetility. 
Interventions: Density gradiens procedures were 

used in Sperm preparation and intrauterrin 
insemination.  

Results: Pregnancy rate/ total patiens was 26,3%. 
Sign×icance was raeches (with p<0,0001) when: Sperm 
concentration >20.106/ml, Total sperm numbers count 
>40.106, Motile sperm rate >40%, Total motile sperm 
count after preparation >20.106. 

Keywords: Sperm preparation, intrauterin 
insemination, Pregnancy rate. 

Đặt Vấn Đề  
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Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IntraUterine 
Insemination - IUI) là một kỹ thuật khá phổ biến trong 
hỗ trợ sinh sản. Tỷ lệ thành công của phương pháp 
IUI tính chung thường vào khoảng 10 - 15% mỗi chu 
kỳ. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công được 
ghi nhận gồm: tuổi bệnh nhân, nguyên nhân vô sinh, 
số nang trưởng thành, chất lượng tinh trùng... trong đó 
yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất là số tinh trùng di 
động, đây là yếu tố ảnh hưởng đến kết quả rõ ràng 
nhất [1]. Khả năng di động qua thời gian, đời sống di 
động kéo dài là một yếu tố rất quan trọng bởi sự rụng 
trứng và sự thụ tinh có thể được dự đoán không chính 
xác[5]. Theo Moghissi K.S và cộng sự 1986 [8] tinh 
trùng yếu là một trong những chỉ định chính của 
phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Chỉ 
định này dựa vào tiền đề là đa số tinh trùng khi được 
gieo vào âm đạo và cổ tử cung không vào được 
buồng tử cung và do đó bị mất đi.  

Theo Branigan[3] thì số lượng tinh trùng di động và 
tỷ lệ tinh trùng di động cao rất có giá trị cho sự thụ thai 
và có liên quan đến sự thành công của phương pháp 
IUI. ở Việt Nam hiện nay, IUI đã được tiến hành tại một 
số trung tâm y tế kỹ thuật cao, đã có một vài tổng kết 
chung về tỷ lệ thành công của phương pháp. Nghiên 
cứu này nhằm mục tiêu: 

Đánh giá mối liên quan giữa đặc điểm tinh trùng và 
tỷ lệ có thai ở những cặp vô sinh do thiểu năng tinh 
trùng được điều trị bằng bơm tinh trùng vào buồng tử 
cung-IUI 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Phương pháp nghiên cứu: can thiệp và mô tả  
Đối tượng nghiên cứu: 300 cặp bệnh nhân vô sinh 

được chẩn đoán nguyên nhân do thiểu năng tinh trùng 
và được chỉ định điều trị bằng phương pháp IUI trong 
thời gian từ tháng 1/2010 - tháng 1/2011 tại Khoa 
Khám bệnh Bệnh viện Phụ sản trung ương.  

2. Tiêu chuẩn lựa chọn: 
- Vợ: có 2 vòi tử cung thông, buồng trứng còn khả 

năng hoạt động 
- Chồng (mẫu tinh dịch): Mật độ tinh trùng 

≤40.106,Bạch cầu <1.106,Tổng số tinh trùng di động 
≥10.106 (thể tich x mật độ x % di động). 

Tiêu chuẩn loại trừ: vợ hoặc chồng có bệnh lây 
truyền qua đường tình dục đang trong giai đoạn tiến 
triển.  

3. Các bước tiến hành: 
- Người vợ được theo dõi sự phát triển của noãn 

bằng siêu âm đầu dò âm đạo để xác định kích thước 
noãn, số lượng nang noãn và độ dày niêm mạc tử 
cung. Khi có từ 1-3 nang noãn đạt được kích thước 
16mm, hCG 5000-10000đv được tiêm để kích thích 
phóng noãn. 

- Chuẩn bị tinh trùng: Người chồng được hướng dẫn 
lấy tinh trùng theo quy định của khoa Hỗ trợ sinh sản. 
Lọc rửa tinh trùng bằng phương pháp thang nồng độ. 
Môi trường được sử dụng là môi trường Sil-select và 
Sperm Rince. 

- Bơm tinh trùng vào buồng tử cung: Bệnh nhân 
được chỉ định IUI sau khi tiêm hCG 24 - 48h (thường là 

36h). Thời điểm bơm không quá 2h sau khi lấy mẫu 
tinh dịch. 

- Progesteron dạng mịn đặt âm đạo 200mg/ngày 
được dùng để hỗ trợ giai đoạn hoàng thể trong 14 
ngày. Bệnh nhân được hẹn khám lại sau 2 tuần. 

- Kết quả: Bệnh nhân được xác định có thai khi 
hCG (+) sau IUI 2 tuần và siêu âm thấy túi thai trong tử 
cung sau 2 tuần tiếp theo. Với những bệnh nhân không 
có thai, kết thúc nghiên cứu sau 6 lần IUI. 

Kết quả  
1. Một số đặc điểm chung: Trong nghiên cứu, có 

300 cặp vợ chồng được nhận vào mẫu với các đặc 
điểm sau: 

- Tuổi trung bình vợ: 32,6 ± 5,7 
- Tuổi trung bình chồng: 35,7 ± 6,5 
- Thời gian vô sinh trung bình: 6,6 ± 3,8 (năm) 
- Vô sinh nguyên phát (VSI): 71,3%; vô sinh thứ 

phát (VSII): 28,7%. 
2. Tỷ lệ có thai trên tổng số bệnh nhân trong 

nghiên cứu là 26,7% (80/300). 
Tỷ lệ có thai/số lần IUI là 5,5% (80/1462) 
3. Đặc điểm tinh dịch đồ của 300 người chồng 

trong mẫu nghiên cứu. 
Các đặc điểm X ± SD Nhỏ nhất Lớn nhất 
Thể tích (ml) 2,8±0,6 2 5 

Mật độ tinh trùng/ 1 ml (106) 21,3±7,7 6 39 
Tổng số t/ trùng 

 (Thể tích x mật độ) (106) 
59,1±22,5  18 120 

Tỷ lệ % di động tinh trùng (A+B) 38,9±8,1 10 59 
Tổng số tinh trùng di động 

 trước rửa(106) 
24,1±12,3 6 60 

Hình thái tinh trùng  
bình thường (%) 

35,4±5,1 30 47 

pH 7,5±0,7 7,2 7,8 
 

Tất cả các mẫu tinh dịch đều đạt tiêu chuẩn lựa 
chọn là có mật độ tinh trùng 〈 10.106/ml,  

4. Bảng theo dõi để phân tích kết quả 

Các đặc điểm n 
số có 
thai/n 

tỷ lệ p 

Mật độ tinh trùng/ml 
≤10.106 

>10.106- 20.106 

>20.106- 30.106 

>30.106- 40.106 

24 
120 
134 
22 

0 
9 
56 
14 

0,0% 
7,5% 
41,8% 
63,6% 

 
<0,0001 

Tổng số tinh trùngdi 
động(106) ≤10.106 
>10.106- 20.106 

>20.106- 40.106 

>40.106 

24 
110 
130 
36 

0 
9 
52 
18 

0,0% 
8,2% 
40,0% 
50,0% 

 

<0,0001 

Tỷ lệ tinh trùngdi động(%) 
≤30 

>30 - 40 

>40 - 50 

>50 

36 
116 
124 
24 

0 
11 
56 
12 

0,0% 
9,5% 
45,1% 
50,0% 

 

<0,0001 

Tổng số tinh trùngdi 
động(106) ≤5.106 

sau rửa >5.106- 10.106 

>10.106- 20.106 

>20.106 

36 
134 
116 
14 

0 
13 
56 
10 

0,0% 
9,7% 
48,2% 
71,4% 

 

<0,0001 
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Từ bảng trên có các mối liên quan giữa tinh trùng 

và tỷ lệ có thai được phân tích dưới đây:  
- Tỷ lệ có thai khi mật độ tinh trùng ≤ 20.106 là 

6,3%(9/144). Tỷ lệ có thai khi mật độ tinh trùng > 
20.106 là 44,8%(70/156). Tỷ lệ có thai giữa 2 nhóm 
khác nhau có ý nghĩa với p<0,0001. OR=10,9; 95% 
CI= 3,9-30,0. 

- Tỷ lệ có thai khi tổng số tinh trùng di động ≤ 
20.106 là 6,7% (9/134). Tỷ lệ có thai khi tổng số tinh 
trùng di động > 20.106 là 42,2% (70/166). Tỷ lệ có thai 
giữa 2 nhóm khác nhau có ý nghĩa với p < 0,0001. 
OR= 9,0; 95%CI= 3,2-24,8. 

- Tỷ lệ có thai khi tỷ lệ tinh trùng di động ≤40% là 
7,2% (11/152). Tỷ lệ có thai khi tổng số tinh trùng 
>40% là 45,9% (68/148). Tỷ lệ có thai giữa 2 nhóm 
khác nhau có ý nghĩa với p < 0,0001. OR= 9,9; 
95%CI= 3,8-25,6. 

- Tỷ lệ có thai khi tổng số tinh trùng di động sau rửa 
10.106 là 7,7% (13/170). Tỷ lệ có thai khi tổng số tinh 
trùng di động sau rửa >10.106 là 50,8% (66/130). Tỷ lệ 
có thai giữa 2 nhóm này thì khác nhau có ý nghĩa với p 
< 0,0001. OR= 8,3; 95%CI= 3,6-19,6. 

bàn LUẬN 
Vì đối tượng nghiên cứu là các cặp vợ chồng được 

chẩn đoán vô sinh do tinh trùng chồng yếu nên chúng 
tôi chọn phương pháp thang nồng độ để lọc rửa tinh 
trùng nhằm mục đích lấy lại tối đa các tinh trùng di 
động. Thêm vào đó, các tinh trùng khoẻ được tập trung 
lại với mật độ lớn trong một thể tích nhỏ (0,3ml) và đầu 
tinh trùng được hoạt hoá. Việc bơm tinh trùng sau lọc 
rửa trực tiếp vào buồng tử cung làm rút ngắn quãng 
đường đi của tinh trùng, ngăn ngừa sự mất tinh trùng ở 
cổ tử cung và âm đạo, tăng số lượng tinh trùng đến nơi 
có thể thụ tinh và tăng cơ hội thụ thai. Do đó sự thụ tinh 
có thể đạt được thậm chí ở những mẫu tinh trùng được 
coi là yếu, nếu để giao hợp tự nhiên thì cơ hội có thai ở 
những trường hợp này hầu như là không có hoặc rất 
hiếm. 

Van Der Zwalmen P. và CS và Mortimer M. và CS 
[9] nhấn mạnh hiệu lực lọc rửa tinh trùng của phương 
pháp thang nồng độ thang nồng độ. Bằng phương 
pháp này các bạch cầu, tinh trùng chết, các chất độc 
với tinh trùng được lấy khỏi mẫu tinh trùng và đầu tinh 
trùng cũng được hoạt hoá. Do đó, sự có thai có thể đạt 
được thậm chí với mẫu tinh trùng bệnh lý [9]. 

Nghiên cứu của Rammer E. và cộng sự (1998) [8] 
cho thấy điều trị vô sinh cho nam giới bằng phương 
pháp IUI với phác đồ kích thích phóng noãn cho vợ và 
chuẩn bị tinh trùng bằng phương pháp thang nồng độ 
thì khả năng có thai có thể tăng lên thậm chí cả trong 
những trường hợp được tiên lượng là điều trị khó khăn. 
Sự thành công của phương pháp điều trị có thể qui cho 
là nhờ hiệu lực của kỹ thuật IUI và thêm vào đó là sự 
điều trị thuốc đặc trị cho cả vợ và chồng (đặc biệt 
những trường hợp vô sinh do phối hợp nhiều nguyên 
nhân).  

Trong nghiên cứu của chúng tôi: khi mật độ tinh 
trùng ≤ 20.106/ml tỷ lệ thụ thai là 6,9%. Khi mật độ tinh 

trùng tăng lên >20.106 tỷ lệ có thai là 44,8%. Nếu tính 
tỷ suất chênh (OR) thì khả năng thụ thai của nhóm có 
mật độ tinh trùng >20.106 cao gấp 10,9 lần so với 
nhóm có mật độ tinh trùng ≤20.106. Như vậy, có thể kết 
luận rằng: khi mật độ tinh trùng thấp dưới 20.106/ml 
khả năng thụ thai rất thấp, và khi mật độ tinh trùng 
tăng lên thì khả năng thụ thai cũng tăng lên, khi mật độ 
tinh trùng tăng lên >20.106/ml, khả năng thụ thai tăng 
có rất có ý nghĩa thống kê với p<0,0001. 

Trong các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công 
của phương pháp điều trị, tinh trùng di động đóng vai 
trò rất quan trọng và là yếu tố ảnh hưởng đến kết quả 
rõ ràng nhất. Theo Dickey R.P và cộng sự 1991 [6] sự 
có thai có thể đạt được với tổng số lượng tinh trùng di 
động đếm được sau rửa là > 5.106. Sẽ không có thai 
khi tỷ lệ tinh trùng di động trước khi rửa < 30%. Nghiên 
cứu của chúng tôi cũng cho kết quả tương tự: không có 
trường hợp nào thụ thai khi tỷ lệ tinh trùng di động < 
30%, tỷ lệ tinh trùng di động thấp nhất có thai trong 
nghiên cứu của chúng tôi là 35,0%. Nếu tính tỷ suất 
chênh thì khả năng thụ thai của nhóm có tỷ lệ tinh 
trùng di động >40% cao gấp 9,9 lần so với nhóm có tỷ 
lệ tinh trùng di động ≤40%, tỷ lệ có thai giữa hai nhóm 
có tỷ lệ tinh trùng di động ≤ 40% và >40% thì khác 
nhau rất có ý nghĩa thống kê với p<0,0001. 

Theo Brasch J.G và cộng sự (1994) [4] tỷ lệ có thai 
tăng lên khi số lượng tinh trùng di động đếm được tăng 
lên. Khi tổng số tinh trùng di động đếm được dùng 
trong IUI > 20.106 thì tỷ lệ có thai đạt tới mức có ý nghĩa 
thống kê. Kết quả nghiên cứu Branigan và cộng sự [3] 
năm 1999 cho thấy: khi tổng số tinh trùng di động 
>10.106 và tỷ lệ tinh trùng di động >70% thì tỷ lệ có thai 
sau mỗi lần IUI là 21,4%. Theo Branigan số lượng tinh 
trùng di động và tỷ lệ tinh trùng di động cao rất có giá 
trị cho sự thụ thai và có liên quan đến sự thành công 
của phương pháp IUI. Kết quả nghiên cứu của chúng 
tôi cũng phù hợp với nhận xét của các tác giả này: tỷ lệ 
có thai giữa hai nhóm có tổng số tinh trùng di động 
≤20.106 và >20.106 thì khác nhau có ý nghĩa thống kê 
với p<0,0001. Tính theo tỷ suất chênh thì khả năng thụ 
thai của nhóm có tổng số tinh trùng di động >20.106 
cao gấp 9 lần so với nhóm có tổng số tinh trùng di 
động ≤20.106.  

Có một yếu tố có ảnh hưởng không kém phần quan 
trọng trong sự thành công của IUI là chất lượng tinh 
trùng sau lọc rửa. Trong nghiên cứu chúng tôi nhận 
thấy rằng số lượng tinh trùng sau lọc rửa >5.106 thì mới 
có khả năng thụ thai. Tỷ lệ có thai khi tổng số tinh 
trùng di động sau rửa >10.106 là 50,8% (33/65). Tỷ lệ 
có thai ở nhóm này thì khác nhau có ý nghĩa với p < 
0,0001 so với nhóm ≤10.106. Nhiều nghiên cứu khác 
trên thế giới cũng đã chứng minh số lượng tinh trùng 
sau lọc rửa là một trong những yếu tố góp phần cho sự 
thành công của IUI. Theo Lê Minh Châu [1] và Nguyễn 
Châu Mai Phương [2] khi số lượng tinh trùng sau lọc 
rửa >5.106 thì tỷ lệ có thai khá cao >33,8%.  

KẾT LUẬN 
1. Phương pháp bơn tinh trùng vào buồng tử cung 

thực sự có hiệu quả trong các trường hợp vô sinh do 
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thiểu năng tinh trùng nhẹ với tinh dịch đồ ban đầu có 
mật độ tinh trùng trước rửa >10.106/ml; tổng số tinh 
trùng di động trước rửa >10.106; tỷ lệ tinh trùng di động 
trước rửa >30% và tổng số tinh trùng di động thu được 
sau rửa >5.106. Tỷ lệ có thai trên tổng số bệnh nhân: 
26,3%. 

2. Tỷ lệ có thai khác nhau có ý nghĩa thống kê với p 
<0,0001 khi: Mật độ tinh trùng trước rửa >20.106/ml; 
Tổng số tinh trùng di động đếm được trước rửa 
>20.106; Tỷ lệ tinh trùng di động trước rửa >40%; Tổng 
số tinh trùng di động thu được sau rửa >5.106. 
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VAI TRÒ CỦA ERCP TRONG BỆNH Lý ĐƯỜNG MẬT 
 

Lê Quang Quốc ánh, Nguyễn Văng Việt Hảo 
Tóm tắt 
Bệnh lý đường mật-tụy là một bệnh khá phổ biến. 

Ngoài sỏi đường mật thì giun chui ống mật, viêm tụy 
cấp do sỏi, bướu đầu tụy, ung thư đường mật, bệnh lý 
vùng Oddi, các biến chứng do phẫu thuật đường mật 
… cũng rất thường gặp. Cho đến nay, sách giáo khoa 
kinh điển của trường Đại học Y khoa Việt Nam truyền 
đạt kiến thức cho sinh viên về bệnh lý này là cần đến 
phẫu thuật. Tuy nhiên ở các nước có nền y tế tiến bộ, 
cũng như vài năm gần đây chúng ta đã có nội soi 
mật-tụy ngược dòng (nsmtnd) dịch từ tiếng Anh 
Endoscopic Retrograde CholangiopancreatoGrhaphy 
(ERCP). ứng dụng kỹ thuật này là một cuộc cách 
mạng trong y học không những có giá trị cao trong 
chẩn đoán mà còn điều trị hầu hết các bệnh lý đường 
mật-tụy nêu trên không cần đến phẫu thuật. 

Trong 06 tháng đầu năm 2011, bệnh viện Nguyễn 
Tri Phương thực hiện 120 bệnh nhân (BN) có bệnh lý 
đường mật-tụy chủ yếu là sỏi đường mật đã được áp 
dụng kỹ thuật nsmtnd với một tỉ lệ chẩn đoán (+) 97% 
và khả năng lấy sỏi OMC thành công 95%. . 

Sỏi ống mật chủ (OMC) trong đó co sỏi túi mật 
(TM) phối hợp chiếm 10% và được cắt qua nội soi ổ 
bụng cùng thì với nsmtnd hay một thời điểm khác. Sỏi 
OMC kết hợp với sỏi gan 30% và nội soi lấy hết sỏi ở 
2 vị trí này khoảng 70%. Riêng VIEM TỤY CẤP do sỏi, 
hầu hết do sỏi từ TM rơi xuống kẹt Oddi, lấy sỏi qua 
nsmtnd 100% thành công.Riêng 05 trường hợp sỏi lớn 
không lấy được qua ercp dù đã cắt cơ vòng, chúng tôi 
mổ mở OMC lấy sỏi nhưng sau mổ không cần dẫn lưu 
Kehr (100%) đây là điểm mới của ngoại khoa. 

Đối với ung thư đường mật và bướu đầu tụy theo y 
văn, các loại ung thư này kết quả phẫu thuật triệt căn 
khoảng 10% và sống 5 năm không quá 1% nhất là 
ung thư rốn gan thì phẫu thuật gần như bó tay và hầu 
hết đều phẫu thuật tạm trong khi đó qua nsmtnd 
chúng tôi đặt nòng (stent) giải áp mật đạt 80%. 
Những bệnh lý khác như rò mật, hẹp đường mật sau 
mổ hoặc tắc mật do sỏi thì đặt nòng giải áp mật kết 
quả gần như 100%. 

Giun chui đường mật là một bệnh lý rất đặc biệt ở 
nước ta cũng như một số nước khí hậu nhiệt đới, điều 
trị nội khoa gần như thất bại hoàn toàn và để lại nhiều 
biến chứng còn mổ thì quá nặng nề đôi khi mổ không 
thấy giun trong đường mật nữa. 

Cắt cơ vòng Oddi qua nội soi (Endoscopic 
sphincterotomy=ES) hầu hết được thực hiện là để lấy 
sỏi ở OMC trong số này có những trường hợp bị hẹp 
Oddi đơn thuần không cần phải phẫu thuật tạo hình 
cơ vòng (sphincteroplasty) như trước đây. 

Với 120 bệnh nhân có bệnh lý đường mật-tụy, chủ 
yếu là sỏi ống mật chủ. Kỹ thuật nsmtnd áp dụng 
trong 06 tháng đầu năm 2011 tại bệnh viện Nguyễn 
Tri Phương đã can thiệp giúp cho người bệnh không 
trải qua thời kỳ hậu phẫu đau đớn nặng nề, bệnh 
nhân không cần gây mê (trừ ca đang thở máy) và thời 
gian nằm viện không quá 1-2 ngày đã nói lên tính ưu 
việt của phương pháp. Chúng tôi thấy rằng ở BV 
Nguyễn Tri Phương nsmtnd đã có vai trò quan trọng 
và chiếm ưu thế hàng đầu trong điều trị sỏi OMC nhất 
là trong cấp cứu, ngoài ra có thể thay thế cho phẫu 
thuật trong 1 số bệnh lý đường mật khác. 


